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1. Mở đầu 
Dự báo bão là một trong những vấn đề mang tính thời sự không chỉ ở Việt Nam mà 

trên toàn thế giới. Đây là một bài toán khó nhưng không kém phần hấp dẫn. Dự báo bão 
được quan tâm trên nhiều khía cạnh khác nhau. Cho mục đích dự báo thời tiết người ta chú 
trọng trước hết đến việc dự báo quĩ đạo (đường đi) bão và cường độ bão. Cho đến nay đã có 
nhiều mô hình số có thể giải quyết được những vấn đề này. Trong số đó, các mô hình chính 
áp dự báo quĩ đạo bão là một cách tiếp cận không quá phức tạp nhưng có thể cho kết quả 
dự báo khả quan. Các mô hình này dựa trên quan điểm truyền thống là bão chuyển động 
theo dòng dẫn đường (steering flow). Quĩ đạo bão được dự báo bằng cách tích phân phương 
trình xoáy chính áp khi sử dụng sản phẩm phân tích và dự báo của mô hình toàn cầu làm 
điều kiện ban đầu và điều kiện biên phụ thuộc thời gian. Tuy nhiên, do sự thưa thớt của số 
liệu quan trắc trên các vùng biển, đại dương nhiệt đới, nơi bão thường hình thành, phát triển 
và di chuyển, và do chính cấu trúc toán lý của mô hình toàn cầu, nên các trường phân tích 
và dự báo toàn cầu thường không thể biểu diễn tốt vị trí và cấu trúc của bão. Những thông 
tin thu được từ các ảnh mây vệ tinh mặc dù là một bộ phận hết sức quan trọng để bổ sung 
số liệu cho những nơi không có mạng lưới quan trắc, nhưng chúng cũng không thể thay thế 
cho nguồn số liệu quan trắc bề mặt hoặc thám sát máy bay. Ngoài ra, sự hạn chế về độ 
phân giải của các mô hình toàn cầu cũng là một trong những nguyên nhân gây nên sự sai 
lệch về vị trí và cường độ bão trong các trường ban đầu và điều kiện biên của các mô hình 
dự báo. Bởi vậy, bài toán ban đầu hoá là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đến 
độ chính xác của các mô hình chính áp dự báo bão. 

Nói chung xoáy bão được biểu thị trong các trường phân tích và dự báo toàn cầu có 
cường độ yếu, rộng và sai lệch vị trí. Việc giữ lại những xoáy này trong trường ban đầu và 
điều kiện biên phụ thuộc thời gian có thể sẽ gây nên những vấn đề nghiêm trọng trong quá 
trình chạy mô hình dự báo quĩ đạo. Chẳng hạn trong trường hợp đồng thời tồn tại các xoáy 
nhỏ, yếu hơn, bên cạnh xoáy bão, nếu không loại bỏ các xoáy này, chúng sẽ gây nên những 
nhiễu động sóng ngắn trong trường dòng dẫn, làm cho quĩ đạo dự báo có thể sẽ sai lệch 
một cách đáng kể. Do đó mục đích của quá trình ban đầu hoá là loại bỏ một cách cẩn thận 
những xoáy này và những nhiễu động nhỏ, không cần thiết khỏi các trường phân tích và dự 
báo toàn cầu, giữ lại cấu trúc có thể của các trường ở những khoảng cách lớn hơn bán kính 
xoáy bão, và cài vào trường ban đầu một xoáy nhân tạo có vị trí tâm và cường độ phù hợp 
với xoáy bão thực. Tuy nhiên, quá trình phân tích cũng cần phải được thực hiện sao cho 
thông tin trong tập số liệu toàn cầu được giữ lại càng nhiều càng tốt. Như vậy, ban đầu hoá 
là quá trình phân tích xác định lại các thành phần gió của trường phân tích và dự báo toàn 
cầu, xây dựng xoáy nhân tạo trên cơ sở những thông tin bổ sung từ tập số liệu chỉ thị bão, 
loại bỏ xoáy có cường độ yếu, sai lệch vị trí trong trường phân tích và thay vào đó một xoáy 
nhân tạo (Weber, 2001). 

Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật phân tích xoáy 
tạo trường ban đầu cho các mô hình dự báo bão (DeMaria và nnk, 1992; Peng và nnk, 
1990; Reeder và nnk, 1991;...). Trên quan điểm cho rằng độ phân giải của mô hình toàn 
cầu quá thô (1.50) để biểu diễn cấu trúc thực của xoáy, Kurihara và nnk (1992) đã đưa ra 
một sơ đồ phân tích ứng dụng trong mô hình nhiều lưới lồng nhau dự báo bão ở GFDL 
(Geophysical Fluid Dynamics Laboratory). Sơ đồ này có thể được biểu diễn dưới dạng: 
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Trong đó xoáy nhân tạo được xây dựng trên cơ sở kết hợp hai thành phần cấu trúc đối xứng 
và phi đối xứng của xoáy. Một trong những mô hình chính áp dự báo quĩ đạo bão áp dụng 
kỹ thuật phân tích xoáy tạo trường ban đầu khá thành công là mô hình VICBAR và phiên 
bản nghiệp vụ tương ứng là LBAR ((DeMaria và nnk, 1992; Aberson và nnk, 1994). 

Tương tự với ý tưởng trên, Weber và Smith (1995) đã phát triển một sơ đồ phân tích 
xoáy mà theo đó, trường phân tích toàn cầu có thể được tách thành hai thành phần: thành 
phần môi trường và thành phần xoáy; các thành phần này lại được tách nhỏ hơn thành: 
thành phần môi trường qui mô lớn, môi trường qui mô xoáy và thành phần xoáy đối xứng 
và xoáy phi đối xứng. Sơ đồ phân tích xoáy này đã được Davidson và Weber (2000) ứng 
dụng và phát triển cho hệ thống mô hình dự báo bão (TC-LAPS  – Tropical Cyclone 
Limited Area Prediction System) ở Australia. Gần đây Weber (2001) đã ứng dụng phương 
pháp này cho một phiên bản mới của mô hình chính áp dự báo quĩ đạo bão (WBAR). 

2. Khái quát về sơ đồ phân tích xoáy 
Sơ đồ phân tích xoáy ở đây được dựa trên cơ sở lý thuyết tách xoáy của Smith và 

Weber (1995). ý tưởng của lý thuyết này là một trường F bất kỳ (các thành phần gió vĩ 
hướng U, kinh hướng V, gió theo phương bán kính u, phương tiếp tuyến v) có thể được tách 
thành hai thành phần: thành phần môi trường FE và thành phần xoáy FV sao cho: 

F = FE + FV (2.1) 
Bằng cách đó, thành phần môi trường FE lại được tách nhỏ hơn một cách tuỳ ý thành 

thành phần FEL đặc trưng cho quy mô ngang lớn hơn quy mô ngang của xoáy, và thành 
phần FES đặc trưng cho quy mô ngang tương đương hoặc nhỏ hơn quy mô ngang của xoáy: 

FE = FEL + FES (2.2) 
Tương tự, FV cũng được tách ra thành thành phần đối xứng bán kính FVS và thành 

phần phi đối xứng FVA: 
FV = FVS + FVA (2.3) 
Thành phần FV chỉ có giá trị khác 0 trong một vùng có kích thước bằng quy mô 

ngang của xoáy, ngoài vùng này thì trường môi trường có giá trị bằng trường toàn cầu. 
Thành phần xoáy đối xứng FVS được xem là phần đóng góp của sóng số 0 trong phân tích 
phương vị, thành phần phi đối xứng FVA về nguyên tắc là phần đóng góp của tất cả các số 
sóng lớn hơn 0. Nhưng đối với sự chuyển động của xoáy thì chỉ có sóng số một là có ý 
nghĩa (Weber, 2001). Do đó thành phần phi đối xứng chỉ lấy là thành phần sóng số 1 trong 
phân tích phương vị. 

Trên thực tế quá trình ban đầu hoá được thực hiện theo trình tự sau đây. Trước hết 
trường F được tách thành trường môi trường qui mô lớn và trường phần dư: 

F = FEL + FR (2.4) 
Sau đó thực hiện phân tích phương vị trường phần dư FR để xác định  thành phần đối 

xứng FVS và phi đối xứng FVA của xoáy. Cuối cùng trường môi trường quy mô nhỏ nhận 
được theo công thức: 

FES = FR - (FVS + FVA) (2.5) 
Xoáy nhân tạo bao gồm hai thành phần đối xứng và phi đối xứng. Thành phần đối 

xứng FBS được xây dựng trên cơ sở những thông tin bổ sung từ số liệu chỉ thị bão. Nhằm giữ 
lại càng nhiều thông tin càng tốt trong trường ban đầu cho mô hình dự báo, thành phần đối 
xứng FBS được trộn một cách hài hoà với thành phần đối xứng FVS trong phân tích phương vị 
trường phần dư FR để nhận được thành phần đối xứng của xoáy nhân tạo cuối cùng FBO. 
Thành phần phi đối xứng của xoáy nhân tạo được xây dựng trên cơ sở sự hình thành hiệu 
ứng β (β-gyres).  

Xoáy nhân tạo sẽ là tổng của các thành phần xoáy đối xứng FBO và phi đối xứng FBA. 
Và trường ban đầu hoá cho mô hình dự báo sẽ là tổng của các thành phần môi trường FE và 
xoáy nhân tạo: 

FO = FE + FBO + FBA (2.6) 
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2.1 Kỹ thuật tách trường qui mô lớn FEL 
Trường được sử dụng để tách thành phần môi trường qui mô lớn FEL là trường F ban 

đầu (trường phân tích toàn cầu) đã được làm trơn trên một miền có kích thước tương đương 
với kích thước xoáy và có tâm gần với tâm xoáy quan trắc (miền M4 trên hình 1), bằng 
phương pháp làm trơn 4 điểm. Ký hiệu trường này là F*. Việc tách trường qui mô lớn FEL 
được thực hiện theo sơ đồ lặp Barnes kết hợp với lọc tần thấp (low-pass) bằng biến đổi 
nhanh Fourier (FFT) một chiều: 

EL
nF  = EL

1nF −  + DS
1nF − , (n≥2) (2.7) 

Trong đó n là số thứ tự bước lặp.  

Trường môi trường phỏng đoán đầu tiên EL
1F  của quá trình lặp là kết quả làm trơn 

trường F* bằng phương pháp FFT. Hiệu của trường F* và trường phỏng đoán đầu tiên EL
1F  

là trường phần dư: D
1F  = F* - EL

1F . Thực hiện phép lọc FFT làm trơn trường phần dư D
1F  

để nhận được DS
1F  cho bước lặp tiếp theo. Như vậy, ở bước lặp thứ hai (n=2), trường môi 

trường qui mô lớn có dạng: EL
2F  = EL

1F  + DS
1F . Với n=3, trường môi trường phỏng đoán 

sẽ là EL
2F , còn trường DS

2F  nhận được qua phép làm trơn FFT trường ( D
1F - DS

1F ). Quá 

trình lặp được thực hiện tương tự cho đến khi hiệu giữa EL
nF  và EL

1nF −  đủ nhỏ. 

Kỹ thuật lọc FFT trước hết được áp dụng cho từng cột (theo phương vĩ tuyến), sau đó 
theo từng hàng (theo phương kinh tuyến) của ma trận chứa giá trị trường tại các điểm nút. 
Để bảo đảm tính chu kỳ trong phân tích Fourier, các giá trị trong từng cột/hàng được sắp 
xếp lại vào một vectơ có độ dài gấp 4 lần độ dài thực của chúng, trong đó các phần tư thứ 
hai và thứ tư của vectơ này chứa giá trị của cột/hàng ban đầu, còn các phần tư thứ nhất và 
thứ ba nhận các giá trị với dấu ngược lại và được sắp xếp theo thứ tự ngược với thứ tự ban 
đầu.  

Bằng phép lọc trên đây có thể tách được một cách liên tiếp những sóng có bước sóng 
lớn hơn bước sóng cho trước. Bước sóng cho trước này có thể được xác định một cách tối 
ưu qua nhiều lần kiểm nghiệm độ nhạy. Trong trường hợp ở đây, nó được chọn bằng 4 lần 
bán kính ảnh hưởng. 

Vì phương pháp biến đổi Fourier đòi hỏi khoảng cách giữa các điểm nút phải cách 
đều nhau nên để tiến hành quá trình lọc trên đây, giá trị của trường được nội suy về các nút 
lưới điều hoà trong toạ độ Đêcac (lưới vuông). Trong trường hợp sử dụng sản phẩm phân 
tích và dự báo toàn cầu của mô hình GME (DWD – Cơ quan phục vụ thời tiết, Cộng hoà 
Liên bang Đức), miền tính được chọn là một miền hình vuông có kích thước 6750km x 
6750km với bước lưới bằng 75km (91x91 điểm) (miền M2 trên hình 1). 

Trường FEL nhận được cuối cùng sẽ được nội suy trở lại về các nút lưới của trường 
toàn cầu trong hệ toạ độ kinh vĩ. 

2.2 Tìm tâm xoáy 
Trước khi phân tích phương vị trường phần dư FR, tâm xoáy (λm, ϕm) được xác định 

bởi cực đại (hoặc cực tiểu) của thành phần xoáy tương đối thẳng đứng ở bắc (hoặc nam) 
bán cầu định vị trong trường phần dư FR. Trong trường phân tích toàn cầu, vị trí tâm quan 
trắc được sử dụng làm phỏng đoán đầu tiên để tìm tâm. Còn trong các trường dự báo toàn 
cầu, tâm xoáy phỏng đoán đầu tiên là tâm nhận được trong trường phân tích hoặc dự báo 
toàn cầu trước đó. Thủ tục tìm tâm được thực hiện kết hợp phương pháp nội suy hữu tỷ với 
phương pháp Downhill. Phương pháp Downhill xác định vị trí cực tiểu của hàm giải tích hai 
biến ζ(λ, ϕ) bằng cách thay đổi liên tiếp λ và ϕ (Weber và Smith, 1993). Nếu không tìm 
được tâm thì không thực hiện phân tích phương vị, và các trường phân tích hoặc dự báo ban 
đầu được giữ nguyên không đổi. 
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2.3 Phân tích phương vị trường phần dư FR và xác định trường môi trường tổng 

cộng FE 
Sau khi xác định được tâm xoáy (λm, ϕm), việc phân tích phương vị trường phần dư FR 

được thực hiện trong hệ toạ độ cực trên một miền hình tròn bán kính R1 có tâm là (λm, ϕm) 
(miền M3 trên hình 1), nằm vừa khít trong miền lưới toạ độ Đêcac. Trước hết các thành 
phần gió kinh vĩ được nội suy về các điểm nút của lưới toạ độ cực (từ đây gọi là lưới tròn) 
trong miền phân tích phương vị. Gió kinh vĩ (UR,VR) trên các nút lưới tròn sau đó được biến 
đổi thành gió bán kính và gió tiếp tuyến (uR, vR) theo công thức: uR= URcosθ + VRsinθ; vR = 
-URsinθ + VRcosθ 

Các trường uR và vR được phân tích Fourier phương vị xung quanh tâm (λm, ϕm) để tạo 
ra sóng đối xứng trục và sóng phương vị số một của gió bán kính và tiếp tuyến FVS và FVA 
như là hàm của bán kính r. Trước khi tách ra khỏi FR, các trường FVS và FVA được làm trơn 
trong khoảng giữa hai bán kính r1 và r2 sao cho chúng tiến đến 0 khi r tăng từ r1 tới r2, với r1 

<r2 <R1, bằng cách sử dụng phép lọc [1- s2 exp(1- s2)], trong đó s=(r - r1)/(r2 - r1) và r1≤ r ≤ 
r2. 

Việc chọn r1 và r2 có ảnh hưởng rất lớn đến quĩ đạo dự báo, vì chúng quyết định cấu 
trúc của thành phần phi đối xứng FVA còn lại trong trường gió ban đầu của mô hình dự báo, 
nhân tố chi phối trực tiếp sự chuyển động của bão. Qua những kết quả thử nghiệm cho các 
cơn bão trên Đại Tây dương trong mùa bão 1996, Weber (2001) cho rằng các giá trị r1 và r2 
phụ thuộc vào bán kính ảnh hưởng ri (hoặc ri

*=1.5 ri) và tốc độ gió cực đại vm của từng cơn 
bão. 

Sau khi nhận được các trường FVS và FVA đã làm trơn, chúng được biến đổi về toạ độ 
kinh vĩ, và trường môi trường qui mô nhỏ sẽ được xác định bởi (2.5). 

Các giá trị của trường môi trường qui mô nhỏ nhận được tại các điểm nút trên lưới 
tròn sau đó sẽ được nội suy về các điểm nút của lưới toàn cầu trong hệ toạ độ kinh vĩ. Nó sẽ 
được cộng với trường môi trường qui mô lớn để nhận được trường môi trường tổng cộng FE 
theo công thức (2.2). 

2.4 Xây dựng xoáy nhân tạo 
Thành phần đối xứng của xoáy nhân tạo FBO là sự tổng hợp của thành phần đối xứng 

FBS và thành phần đối xứng FVS: 

FBO = 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

<<+−

≤

RrrkhiWFF)W1(

rrkhiF
*
m

VSBS

*
m

BS

 (2.8) 

Trong đó *
mr =0.8rm là bán kính gió tiếp tuyến cực đại, rm là bán kính gió cực đại, R là 

khoảng cách nhỏ nhất từ tâm xoáy đến các biên của miền M4 trên hình 1, W là hàm trọng 

số, có dạng: W = s2 exp(1 - s2), với  s = (r - *
mr )/(R - *

mr ). 

Để tính thành phần phi đối xứng của xoáy nhân tạo trước hết phải tính sóng số một 
của trường xoáy nhiễu động. Sau đó, tính gió bán kính và gió tiếp tuyến (uBA, vBA). Cuối 
cùng, gió vĩ hướng, kinh hướng được tính bởi: UBA(r, θ, t) = uBA(r, t). cosθ - vBA(r, t). sinθ; 
VBA(r, θ, t) = uBA(r, t). sinθ + vBA(r, t). cosθ. 

2.5 Hiệu chỉnh trường ban đầu 
Bước cuối cùng của quá trình ban đầu hoá là hiệu chỉnh trường gió (U,V) sao cho tốc 

độ trôi đặt tại tâm xoáy (λc,ϕc) phải phù hợp với tốc độ trôi quan trắc. Việc hiệu chỉnh này 
được dựa trên khái niệm dòng dẫn đường. Ký hiệu cEL, cES và cBO tương ứng là vận tốc trôi 
gây ra bởi các trường FEL, FES  và FBO. Khi đó vận tốc hiệu chỉnh được xác định bằng hiệu 
giữa vận tốc quan trắc c và tổng vận tốc do các trường môi trường qui mô lớn (FEL), môi 
trường qui mô nhỏ (FES) và trường xoáy đối xứng nhân tạo (FBO) gây nên: 

cM = c – (cEL + cES + cBO) (2.14) 
Đại lượng cM được sử dụng để xây dựng trường hiệu chỉnh FM = (UM,VM) theo công thức: 
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FM = 
[ ]

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>

≤−−
M

M22M

rrkhi0

rrkhi)s1exp(s1c
, (2.15) 

trong đó s = Mr
r

, rM = 3ri (ri là bán kính ảnh hưởng). Cấu trúc trơn tru của FM đảm bảo rằng 

những đặc điểm của trường FES được bảo tồn và có thể có ảnh hưởng nhất định đến trường 
ban đầu hoá F0 của mô hình dự báo. 

Trường ban đầu hoá F0 sau khi hiệu chỉnh sẽ là tổng của các trường FM, FE và FBO: 
F0 = FM + FE + FBO (2.16) 

M
M2

M1

M3

M4

 
Hình 1. Sơ đồ mô tả các miền tính khi sử dụng sản phẩm của mô hình toàn cầu GME  
(M1: Lưới kinh vĩ, 1500x94.50, 0.750x0.750; M2: Lưới vuông (§ªcac), 6750x6750km, 

75x75km; M3: Lưới tròn (cực); M4: Lưới kinh vĩ, 180x180, 0.750 x 0.750) 
3. Kết quả phân tích thử nghiệm và nhận xét 
Để thử nghiệm áp dụng phương pháp phân tích xoáy trên đây cho mục đích dự báo 

quĩ đạo bão, chúng tôi đã tiến hành tính toán và dự báo cho một số cơn bão hoạt động trên 
khu vực tây bắc Thái bình dương, khu vực biển Đông và Việt Nam. Những kết quả thu 
nhận được về dự báo quĩ đạo sẽ được trình bày ở các bài sau. Trong phạm vi bài này chúng 
tôi xin giới thiệu một số kết quả phân tích cho một trường hợp cụ thể là cơn bão DURIAN. 

Ngày 29/6/2001, bão DURIAN đang là một áp thấp nhiệt đới (Tropical Depression). 
Ngày 30/6/2001 đã mạnh lên thành bão (Tropical Storm), và đạt tới bão mạnh (Typhoon-1) 
vào ngày hôm sau. Bão DURIAN đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào sáng 
02/7/2001 (hình 2). 

Do đó để thử nghiệm chúng tôi chọn thời điểm làm phân tích/dự báo là t0=00h (UTC) 
ngày 30/6/2001. Cho mục đích dự báo quĩ đạo bão hạn 72h, cần có các trường phân tích 
toàn cầu tại các thời điểm t0-12h, t0, và các trường dự báo toàn cầu tại các thời điểm 
t0+12h,..., t0+72h. Ngoài ra cần phải có các tập số liệu chỉ thị bão (TC-advisories) như là 
một nguồn thông tin bổ sung tại các thời điểm t0, t0-12h và t0-24h. Tập số liệu chỉ thị bão sẽ 
cung cấp thêm các thông tin về toạ độ tâm bão (được xác định từ số liệu thám sát hoặc từ 
ảnh mây vệ tinh), bán kính tốc độ gió tiếp tuyến cực đại, bán kính đường đẳng áp khép kín 
ngoài cùng (từ đây gọi là bán kính ảnh hưởng), tốc độ gió cực đại, hướng và tốc độ dịch 
chuyển. 

Các trường phân tích và dự báo toàn cầu được sử dụng ở đây là sản phẩm của mô hình 
GME cho trên các mực đẳng áp 850, 700, 500, 300 và 200mb. Miền phân tích/dự báo toàn 
cầu là một miền trải rộng từ 270S đến 67.50N và từ 300E đến 1800E (150 độ kinh và 94.5 độ 
vĩ). Kích thước lưới của các trường toàn cầu là 0.750x0.750 kinh vĩ. Các biến trường được sử 
dụng bao gồm độ cao địa thế vị (h), các thành phần vận tốc gió kinh, vĩ (U, V) trên các mực 
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đẳng áp. Thay cho các trường mực đơn trên đây, các trường h, U, V được đưa vào tính toán 
là các trường DLM (Depth Layer Mean - Độ sâu trung bình lớp). Những kết quả tính toán 
tạo trường ban đầu cho thời điểm t0=00h (UTC) ngày 30/6/2001 được trình bày trên các 
hình 3-13. 

Hình 3 dẫn ra trường phân tích toàn cầu chưa ban đầu hoá (trường F). Có thể nhận 
thấy một tâm thấp khá rộng trên khu vực đông bắc biển Đông với trường gió không mạnh 
lắm. Vị trí tâm hơi lệch về phía đông bắc. Trên vùng biển Hoa Đông tồn tại một áp cao khá 
mạnh và rộng. Hình 4 là kết quả làm trơn 4 điểm (trường F*) các trường U, V. So với trường 
ban đầu, trường gió sau khi làm trơn hầu như đã không còn tâm thấp trên vịnh Bắc Bộ. 
Thành phần còn lại sau khi trừ trường ban đầu cho trường làm trơn 4 điểm được dẫn ra trên 
hình 5. Đó chính là thành phần xoáy (tâm thấp) đã bị loại bỏ khỏi trường ban đầu (trường 
F-F*). Các hình 6 và 8 biểu diễn trường gió môi trường qui mô lớn FEL, kết quả của việc làm 
trơn trường ban đầu F bằng phương pháp FFT. Rõ ràng ở đây hoàn lưu xoáy đã bị loại bỏ 
hoàn toàn, chỉ còn lại hoàn lưu dòng nền.  

Hiệu của trường F và trường FEL chính là trường phần dư FR (hình 7). Sau khi loại bỏ 
dòng nền qui mô lớn, trường phần dư sẽ chứa trong đó dòng môi trường qui mô xoáy FES và 
thành phần xoáy phân tích ban đầu. Việc phân tích phương vị trường phần dư này sẽ cho ta 
các thành phần đối xứng và phi đối xứng của xoáy phân tích. Chúng được giữ lại để xây 
dựng xoáy nhân tạo sau này. Phần còn lại của trường phần dư sau khi trừ đi thành phần 
xoáy đối xứng và phi đối xứng chính là trường môi trường qui mô nhỏ FES (xem công thức 
2.5). Kết hợp hai thành phần FEL và FES ta nhận được trường môi trường tổng cộng (hình 9). 
Việc so sánh hình 3 và hình 9 cho thấy rằng, ngoại trừ tâm thấp trên khu vực Bắc Bộ, về cơ 
bản trường môi trường tổng cộng vẫn giữ được cấu trúc của trường ban đầu. 

Trên các hình 11-13 dẫn ra các thành phần đối xứng và phi đối xứng của xoáy nhân 
tạo. Thành phần phi đối xứng được xây dựng trên cơ sở hiệu ứng β (xem mục 2.4), còn 
thành phần đối xứng được tính theo công thức (2.11). Cài xoáy nhân tạo này vào trường 
môi trường tổng cộng (hình 9) ta nhận được trường đã ban đầu hoá cho mô hình dự báo 
(hình 10). So với trường phân tích (hình 3), tâm thấp rộng, yếu ban đầu đã được thay thế 
bởi một xoáy có kích thước nhỏ hơn nhưng cường độ lớn hơn và tâm xoáy đã được hiệu 
chỉnh lại. 

Từ những kết quả thu nhận được trên đây cho phép rút ra một số nhận xét sau: 
1. So với trường phân tích toàn cầu, trường ban đầu hoá đã thể hiện một cách rõ nét 

hơn cấu trúc của xoáy và trường nền (đóng vai trò là trường dòng dẫn trong mô hình dự 
báo). Xoáy nhân tạo được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa thành phần đối xứng của xoáy 
phân tích với thành phần đối xứng giả (bogus) và thành phần phi đối xứng sinh ra bởi hiệu 
ứng β để thay thế xoáy phân tích ban đầu đã tạo cho trường ban đầu hoá có sự phân bố hợp 
lý hơn. 

2. Việc xác định chính xác trường môi trường là rất quan trọng, vì nó quyết định vai 
trò của dòng dẫn đường trong mô hình dự báo, nên bên cạnh phương pháp làm trơn FFT 
xác định môi trường qui mô lớn, vấn đề chọn bán kính làm trơn các trường đối xứng và phi 
đối xứng để tách trường môi trường qui mô nhỏ từ trường phần dư cần phải được thực hiện 
một cách cẩn thận, tuỳ thuộc vào từng cơn bão. 

3. Thành phần đối xứng của xoáy nhân tạo là sự đóng góp của cả thành phần đối 
xứng giả (bogus) và thành phần đối xứng nhận được từ phân tích phương vị trường phần dư. 

Việc hoà trộn hai thành phần này quyết định bởi sự lựa chọn bán kính *
mr  và hàm trọng 

lượng W. Đây cũng là một vấn đề cần phải được chú ý, vì nó liên quan đến mức độ đóng 
góp của mỗi thành phần đối với xoáy nhân tạo. 
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Hình 2. Quĩ đạo (Best-track) bão DURIAN  
(theo UNISYS) 

 
Hình 3. Trường gió và độ cao ban đầu 

 
Hình 4. Trường gió ban đầu đã loại bỏ  

xoáy phân tích 

 
Hình 5. Thàn phần xoáy phân tích bị loại  

bỏ khỏi trường gió ban đầu 

 
Hình 6. Trường gió môi trường qui mô lớn 

 
Hình 7. Trường phần dư của trường gió 
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Hình 8. Trường gió môi trường qui mô lớn  

đã hiệu chỉnh 

 
Hình 9. Trường gió và độ cao môi trường  

tổng cộng đã hiệu chỉnh 

 
Hình 10. Trường đã ban đầu hoá 

 
Hình 11. Thành phần đối xứng của xoáy  

tương đối (sóng số 0) 

 
Hình 12. Thành phần gió tiếp tuyến  

đối xứng (m/s) 
 

Hình 13. Trường xoáy tương đối (1/s) sinh  
ra bởi hiệu ứng β (β-gyres) 
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